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	KĨ NĂNG VẼ VÀ NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ


I. CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ:
1. BIỂU ĐỒ CỘT

a. Biểu đồ cột đơn
- Ý nghĩa: So sánh các đại lượng, động thái theo thời gian của một đối tượng địa lí. VD: Tình hình dân số qua một số năm, thu nhập bình quân đầu người một số nước Đông Nam Á.
- Cách vẽ:

+ Trục ngang: Chỉ thời gian (cần chia đơn vị thời gian nếu có) hoặc biểu hiện các đối tượng

+ Trục dọc: Chỉ số lượng (cần ghi chú đầu trục: biểu hiện đơn vị)

+ Chọn gốc toạ độ

+ Vẽ các cột theo số liệu: Bề rộng các cột bằng nhau, giá trị ghi trên đầu cột, không nối đỉnh cột

- Lưu ý: Các biểu đồ cột đơn biểu hiện các đối tượng khác nhau có thể vẽ cạnh nhau để dễ so sánh (cần làm kí hiệu khác nhau).
Ví dụ: So sánh diện tích cây công nghiệp và cây lương thực qua một số năm.
b. Biểu đồ cột chồng

- Ý nghĩa:

+ Vẽ theo giá trị tuyệt đối: Thể hiện quy mô và các thành phần của tổng thể

+ Vẽ theo giá trị tương đối: Thể hiện cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu theo thời gian, không gian

- Cách vẽ:

+ Vẽ hệ thống trục: Như trường hợp biểu đồ cột đơn

+ Vẽ chồng nối tiếp giá trị các thành phần của tổng thể trên một cột (theo thời gian, không gian)

Ví dụ: Sản lượng tôm nuôi năm 1995 và 2002 phân theo vùng 

c. Biểu đồ thanh ngang

- Ý nghĩa: Để so sánh các đại lượng
- Cách vẽ: Đây là dạng biểu đồ cột được vẽ trên hệ thống trục ngược với biểu đồ cột đơn:
+ Trục ngang: Biểu hiện giá trị

+ Trục dọc: Biểu hiện các đối tượng vùng so sánh

Ví dụ: Tỉ lệ thất nghiệp các vùng.
2. BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG (ĐỒ THỊ, ĐƯỜNG BIỂU DIỄN)
a. Biểu đồ đường

- Ý nghĩa: Cần trình bày sự thay đổi giá trị của một đại lượng theo thời gian hoặc thể hiện tốc độ tăng trưởng
- Cách vẽ: Vẽ hệ thống trục. Xác định toạ độ từng điểm một - Nối các điểm lại. Có thể vẽ nhiều đồ thị trên cùng một hệ thống trục:

+ Trục dọc: Chỉ số lượng (số liệu đơn vị cần chính xác)

+ Trục ngang: Chỉ thời gian (cần chia đúng tỉ lệ thời gian)

(Nếu các đối tượng cùng đại lượng: Vẽ cùng đơn vị trên trục tung. Nếu các đối tượng đo bằng các đại lượng khác nhau: Vẽ hai đồ thị: Dùng hai trục tung biểu hiện hai đơn vị khác nhau, mỗi đồ thị ứng một trục. Vẽ nhiều đồ thị: Cần chuyển các đại lượng về giá trị tương đối. Lấy năm gốc bằng 100%, tìm chỉ số phát triển của các năm còn lại. Dựa vào số liệu vừa tìm được để vẽ.
- Lưu ý: Ghi giá trị trên các điểm xác định
b. Biểu đồ kết hợp: cột và đường

- Ý nghĩa: Thể hiện hai đối tượng khác nhau
Ví dụ: Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa hoặc biến động diện tích và sản lượng của một số loại cây 

- Cách vẽ: Kết hợp cách vẽ cột và đường
- Lưu ý:

+ Trên trục ngang độ dài các vạch chia phải tương ứng tỉ lệ với các khoảng cách thời gian. 

+ Khi vẽ biểu đồ cột, điểm chia khoảng cách thời gian là ở giữa của cột

Ví dụ: Sản lượng than, dầu mỏ, điện nước ta và thu nhập du lịch…

3. BIỂU ĐỒ TRÒN
- Ý nghĩa:  So sánh các thành phần trong một cơ cấu (tính theo %). Hai hay nhiều biểu đồ tròn so sánh quy mô, sự thay đổi tỉ trọng các thành phần trong cơ cấu theo thời gian (hoặc không gian)

Ví dụ: Biểu đồ cơ cấu công nghiệp qua 2 năm 1989, 1993 hoặc biểu đồ cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt

- Cách vẽ:  Một vòng tròn biểu hiện 100%. Bắt đầu vẽ đường bán kính thẳng đứng. Vẽ các thành phần theo đúng tỉ lệ (1% tương ứng 3.60) theo thứ tự đề bài và chiều kim đồng hồ. Ghi chú: Giải thích các kí hiệu đã vẽ, ghi số liệu ngay trên hình vẽ.
- Lưu ý: Khi vẽ từ 2 vòng tròn trở lên, cần chú ý vẽ độ lớn các vòng tròn theo giá trị so sánh (quy mô, cơ cấu)
4. BIỂU ĐỒ MIỀN
- Ý nghĩa: Thể hiện cơ cấu và động thái diễn biến của đối tượng (thường 4 mốc thời gian trở lên)
- Cách vẽ: Ranh giới giữa các miền được vẽ bằng đường đồ thị
Ví dụ: Sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta (%)

- Lưu ý: Phải ghi tên biểu đồ, chú thích.
II. CÁC BÀI TẬP:

Bài tập 1: Cho bảng số liệu: 

Dân số Việt Nam giai đoạn 1921 - 2006 ( đơn vị: triệu người)
	Năm
	1921
	1931
	1941
	1951
	1955
	1965
	1975
	1979
	1989
	1999
	2005
	2006

	Số dân
	15.6
	17.7
	20.9
	23.1
	25.1
	35
	47.6
	52.5
	64.4
	76.6
	83.1
	84


a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi dân số VN giai đoạn 1921 - 2006.

b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.

Bài tập 2: Cho bảng số liệu:

Sản lượng dầu thô qua một số năm ( đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	1986
	1988
	1990
	1992
	1995
	1998
	2000
	2002
	2005

	Sản lượng
	40
	688
	2700
	5500
	7700
	12500
	16291
	16863
	18519


a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi sản lượng dầu thô khai thác ở  nước ta  giai đoạn 1986 đến 2005.

b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.

Bài tập 3: Cho bảng số liệu:

Diện tích cây công nghiệp lâu năm giai đoạn 1975 - 2005 ( đơn vị: nghìn ha)

	Năm
	1975
	1980
	1985
	1990
	1995
	2000
	2005

	Cây CN hàng năm
	210.1
	371.7
	600.7
	542
	716.7
	778.1
	861.5

	Cây CN lâu năm
	172.8
	256
	470
	657.3
	902.3
	1451.3
	1633.6


a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm nước ta giai đoạn 1975 đến 2005.

b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.

Bài tập 4: Cho bảng số liệu:

Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu nước ta giai đoạn 1990 - 2005 ( đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	1990
	1992
	1994
	1996
	1998
	2000
	2005

	Giá trị xuất khẩu
	2.4
	2.5
	4.1
	7.3
	9.4
	14.5
	32.4

	Giá trị nhập khẩu
	2.8
	2.6
	5.8
	11.1
	11.5
	15.6
	36.8


a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ gia tăng giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu nước ta giai đoạn 1990 - 2005.

b. Nhận xét và giải thích sự gia tăng đó.

Bài tập 5: Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng lúa nước ta 
	Năm
	1990
	1993
	1995
	1998
	2000

	Diện tích (nghìn ha)
	6403
	6560
	6760
	7360
	7666

	Sản lượng ( nghìn tấn)
	19225
	22800
	24960
	29150
	32530


a. Tính năng suất lúa từng năm (tạ/ha)

b. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ gia tăng diện tích, sản lượng lúa và năng suất lúa.

c. Nhận xét và giải thích sự gia tăng đó.

Bài tập 6: Cho bảng số liệu:
Số dân và sản lượng lúa cả nước của nước ta qua các năm.

	Năm
	1982
	1986
	1990
	1995
	1998
	2002

	Số dân(triệu người)
	56.2
	61.2
	66
	72
	75.5
	79.7

	Sản lượng lúa( triệu tấn)
	14.4
	16
	19.2
	25
	29.1
	34.4


a. Tính sản lượng lúa bình quân trên đầu người qua từng năm ( kg/người/năm)

b. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ gia tăng số dân, sản lượng lúa và sản lượng lúa bình quân trên đầu người qua các năm.

c. Nhận xét và giải thích sự gia tăng đó.

Bài tập 7: Cho bảng số liệu về tình hình dân số Việt Nam giai đoạn 2000 - 2007
	Năm
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	DS (triệu

người)
	77653.4
	78685.8
	79272.4
	80902.4
	82031.7
	83106.3
	84155.8
	85195

	Tỉ lệ GTDS (%)
	1.36
	1.35
	1.32
	1.47
	1.40
	1.31
	1.26
	1.23


a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình dân số VN giai đoạn 2000 - 2007.
b. Nhận xét và giải thích.

Bài tập 8: Cho bảng số liệu về quá trình đô thị hóa ở nước ta.
	Năm
	1990
	1995
	2000
	2003
	2005

	Số dân thành thị(triệu người)
	12.9
	14.9
	18.8
	20.9
	22.3

	Tỉ lệ dân cư thành thị (%)
	19.5
	20.8
	24.2
	25.8
	26.9


a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta gđ 1990-2005.
b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.

Bài tập 9: Cho bảng số liệu:

Tình hình hoạt động du lịch nước ta từ 1991 đến 2005
	Năm
	1991
	1995
	1997
	1998
	2000
	2005

	Khách nội địa (Triệu lượt khách)
	1.5
	5.5
	8.5
	9.6
	11.2
	16

	Khách quốc tế(Triệu lượt khách)
	0.3
	1.4
	1.7
	1.5
	2.1
	3.5

	Doanh thu từ DL (nghìn tỉ đồng)
	0.8
	8
	10
	14
	17
	3.03


a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện hoạt động du lịch nước ta từ 1991 đến 2005

b. Nhận xét và giải thích hoạt động du lịch nước ta từ 1991 đến 2005

Bài tập 10: Cho bảng số liệu:

Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta
( giá so sánh năm 1994) (đơn vị: tỉ đồng)
	Thành phần kinh tế
	1995
	2005

	Nhà nước
	51990
	249085

	Ngoài nhá nước
	25451
	308854

	Khu vực có vấn đầu tư nước ngoài
	25933
	433110


a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế nước ta năm 1995 và 2005.

b. Nhận xét và giải thích.

Bài tập 11: Cho bảng số liệu:

Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm 2005 ( đơn vị: nghìn ha)
	
	Cả nước
	TDNMBB
	Tây Nguyên

	Cây CN lâu năm
	1633.6
	91
	634.3

	Cà phê
	497.4
	3.3
	445.4

	Chè
	122.5
	80
	27

	Cao su
	482.7
	-
	109.4

	Cây khác
	531
	7.7
	52.5


a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện qui mô và cơ diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây nguyên năm 2005.

b. Nhận xét và giải thích sự giống nhau và khác nhau về sản xuất cây công nghiệp của 2 vùng này.

Bài tập 12: Cho bảng số liệu:

Cơ cấu sản lượng thịt các loại năm 1990, 2000, 2005. ( đơn vị: nghìn tấn)
	Năm
	Tổng
	Thịt trâu
	Thịt bò
	Thịt lợn
	Thịt gia cầm

	1990
	1412.3
	49.3
	70.1
	1080
	212.9

	2000
	1853.2
	48.4
	93.8
	1418.1
	292.9

	2005
	2812.2
	59.8
	142.2
	2288.3
	321.9


a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sản lượng thịt các loại năm 1990, 2000, 2005.

b. Phân tích sự PT của ngành chăn nuôi và sự thay đổi cơ cấu sản xuất chăn nuôi.

Bài tập 13: Cho bảng số liệu:

Cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng Sông Hồng ( %)
	Năm
	1986
	1990
	1995
	2000
	2005

	Nông - lâm - ngư
	49.6
	45.6
	32.6
	29.1
	25.1

	Công nghiệp - xây dựng
	25.1
	22.7
	25.4
	27.5
	29.9

	Dịch vụ
	29.0
	31.7
	42.0
	43.4
	45.0


a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng Bằng Sông Hồng giai đoạn 1986 – 2005.

b. Nhận xét và giải thích sự sự chuyển dịch đó.

Bài tập 14: Cho bảng số liệu:

Diện tích cây công nghiệp lâu năm giai đoạn 1975 - 2005 ( đơn vị: nghìn ha)

	Năm
	1975
	1980
	1985
	1990
	1995
	2000
	2005

	Cây CN hàng năm
	210.1
	371.7
	600.7
	542
	716.7
	778.1
	861.5

	Cây CN lâu năm
	172.8
	256
	470
	657.3
	902.3
	1451.3
	1633.6


a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu diện tích cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm nước ta  giai đoạn 1975 đến 2005.

b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.
* CÁC BÀI TẬP NHẬN XÉT BẢNG SỐ LIỆU
Bài tập 1: Cho bảng số liệu:

Về mật độ dân số các vùng của nước ta, năm 2006 ( đơn vị: người/km2)
	Vùng
	Mật độ dân số

	Đông Bắc
	1225

	Tây Bắc
	148

	Đồng bằng Sông Hồng
	69

	Bắc Trung Bộ
	207

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	200

	Tây Nguyên
	89

	Đông Nam Bộ
	51

	Đồng bằng Sông Cửu Long
	429


Nhận xét và so sánh, giải thích sự phân bố dân cư giữa các vùng.

Bài tập 2: Dựa vào bảng số liệu sau : Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm.

	Địa điểm
	Nhiệt độ TB 

tháng I ( oC)
	Nhiệt độ TB 

tháng VII ( oC)
	Nhiệt độ 

TB năm ( oC)

	Lạng Sơn

	13,3
	27,0
	21,2

	Hà Nội
	16,4
	28,9
	23,5

	Vinh
	17,6
	29,6
	23,9

	Huế
	19,7
	29,4
	25,1

	Quy Nhơn
	23,0
	29,7
	26,8

	Tp. Hồ Chí Minh
	25,8
	27,1
	26,9


Hãy nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân.

TỰ NHIÊN VIỆT NAM
Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thiện giới hạn phần đất liền của nước ta theo bảng sau:

	Điểm cực
	Địa danh hành chính
	Vĩ độ
	Kinh độ

	Bắc
	
	
	

	Nam
	
	
	

	Tây
	
	
	

	Đông 
	
	
	


Trả lời:

	Điểm cực
	Địa danh hành chính
	Vĩ độ
	Kinh độ

	Bắc
	Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
	23023’B
	105020’Ñ

	Nam
	Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
	8034’B
	104040’Ñ

	Tây
	Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
	22022’B
	102010’Ñ

	Đông 
	Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
	12040’B
	109024’Ñ


Câu 2: Em hãy cho biết diện tích tự nhiên phần đất liền của nước ta? Nêu những đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí tự nhiên nước ta?

Trả lời:

- Diện tích tự nhiên phần đất liền của nước ta là: 331.212 km2.

- Những đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí tự nhiên nước ta là: 

+ Vị trí nội chí tuyến hay vị trí nhiệt đới.

+ Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.

+ Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo.

+ Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật.

Câu 3: Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta?

Trả lời:

- Ảnh hưởng tới các điều kiện tự nhiên:

Hình dạng kéo dài và hẹp ngang của phần đất liền với bờ biển uốn khúc (hình chữ S) theo nhiều hướng và dài trên 3260 km đã góp phần làm cho thiên nhiên nước ta trở nên đa dạng, phong phú . Cảnh quan thiên nhiên nước ta có sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng, các miền tự nhiên. Ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền, tăng cường tính chất nóng ẩm của thiên nhiên nước ta.

- Ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông vận tải:

Hình dạng lãnh thổ cho phép nước ta phát triển nhiều loại hình vận tải: đường bộ, đường biển, đường hàng không, . . . Mặt khác, giao thông vận tải nước ta cũng gặp không ít trở ngại, khó khăn, nguy hiểm do hình dạng địa hình lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang, nằm sát biển. Các tuyến đường dễ bị chia cắt bởi thiên tai, địch họa. Đặc biệt là tuyến giao thông B – N thường bị bão, lụt, nước biển phá hỏng gây ách tắc giao thông. 

Câu 4: Em hãy trình bày đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam?
Trả lời:

* Diện tích và giới hạn:

- Biển Đông là một biển lớn, tương đối kín, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á.

- Diện tích của Biển Đông là 3.447.000 km2. Vùng biển Việt Nam là một bộ phận của Biển Đông, có diện tích khoảng 1 triệu km2.

* Đặc điểm khí hậu:

- Chế độ gió: Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, gió Đoâng Bắc chiếm ưu thế. Các tháng còn lại gió Tây Nam chiếm ưu thế; riêng ở Vịnh Bắc Bộ chủ yếu là hướng Nam. Gió trên biển mạnh hơn trên đất liền.

- Chế độ nhiệt: Ở biển có mùa hạ mát hơn và mùa đông ấm hơn trên đất liền. Biên độ nhiệt trong năm nhỏ. Nhiệt độ trung bình năm của nước biển tầng mặt là trên 230C.

- Chế độ mưa: Lượng mưa trên biển thường ít hơn trên đất liền, đạt từ 1100 đến 1300 mm/năm.

* Đặc điểm hải văn:

- Dòng biển: Mùa đông có dòng biển lạnh chạy ven bờ từ đông bắc xuống tây nam. Mùa hạ, có dòng biển nóng chạy ven bờ từ tây nam lên đông bắc. Ngoài ra , còn có các vùng nước trồi và nước chìm vận động lên xuống theo chiều thẳng đứng.

- Chế độ triều: Vùng biển ven bờ có chế độ triều khác nhau. Trong đó, chế độ nhật triều (mỗi ngày có một lần nước lên, nước xuống đều đặn) của Vịnh Bắc Bộ được xem là điển hình của thế giới.

- Độ muối bình quân của Biển Đông là 30 – 33 0/00. 

Câu 5: Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng.

Trả lời:

       Theo kết quả khảo sát của ngành địa chất Việt Nam đã thăm dò được khoảng 5000 điểm quặng và tụ khoáng của gần 60 loại khoáng sản khác nhau, trong đó có nhiều loại đã và đang được khai thác.

      Phần lớn các khoáng sản của ta có trữ lượng vừa và nhỏ.

Câu 6: Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản nước ta?

Trả lời:

Một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản nước ta là:

- Quản lí lỏng lẻo, tự do khai thác bừa bãi (than, vàng, sắt, thiếc, . . .)

- Kĩ thuật khai thác lạc hậu, hàm lượng quặng còn nhiều trong chất thải bỏ. 

- Thăm dò đánh giá không chính xác về trữ lượng, hàm lượng, phân bố làm cho khai thác gặp nhiều khó khăn và đầu tư lãng phí.

Câu 7: Em hãy nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta?

Trả lời: Địa hình nước ta có ba đặc điểm chung nổi bật:

- Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam.

- Địa hình nước ta được Tân Kiến Tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau.

- Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.

Câu 8: Vì sao nói: “Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam” ?

Trả lời:

- Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ.

+ Chủ yếu là đồi núi thấp, địa hình thấp dưới 1000 mét chiếm tới 85% diện tích .

+ Núi cao trên 2000 mét chỉ chiếm 1%; cao nhất là dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan-xi-păng cao 3143 mét.

- Địa hình đồng bằng chỉ chiếm ¼ lãnh thổ đất liền và bị đồi núi ngăn cách tạo thành nhiều khu vực, điển hình là dải đồng bằng Duyên hải miền Trung nước ta.

Câu 9: Trình bày đặc điểm địa hình khu vực đồng bằng ở nước ta?

Trả lời:

- Đồng bằng châu thổ hạ lưu các sông lớn:

+ Đồng bằng sông Cửu Long: diện tích khoảng 40.000 km2, cao trung bình 2 – 3 mét so với mực nước biển. Trên mặt đồng bằng không có đê lớn để ngăn lũ. Vào mùa lũ, nhiều vùng đất trũng rộng lớn bị ngập úng sâu và khó thoát nước như: vùng Đồng Tháp Mười, vùng tứ giác Long Xuyên – Châu Đốc – Hà Tiên – Rạch Giá.

+ Đồng bằng sông Hồng: diện tích khoảng 15.000 km2, có hệ thống đê lớn chống lũ vững chắc, dài trên 2700 km.

- Đồng bằng duyên hải miền Trung: gồm các đồng bằng nhỏ, hẹp ngang, với tổng diện tích khoảng 15.000 km2. Trong số đó, rộng nhất là đồng bằng Thanh Hóa (3.100 km2).

Câu 10: Em hãy trình bày đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam?

Trả lời:

Tự nhiên nước ta có bốn tính chất chung nổi bật là:

- Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm: Biểu hiện rõ nhất tính chất này là môi trường khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều. Nhưng có nơi, có mùa lại bị khô hạn, lạnh giá với những mức độ khác nhau.

- Việt Nam là nước ven biển: Nước ta có vùng Biển Đông rộng lớn, bao bọc phía đông và phía nam phần đất liền. Biển Đông có ảnh hưởng đến toàn bộ thiên nhiên nước ta. 

- Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi: Cảnh quan đồi núi chiếm ưu thế rõ rệt trong cảnh quan chung của thiên nhiên nước ta. Cảnh quan vùng núi thay đổi theo độ cao.

- Thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng, phức tạp: Sự phức tạp, đa dạng thể hiện trong lịch sử phát triển lâu dài của lãnh thổ và trong từng thành phần tự nhiên ( nhiều loại đất, đá, khí hậu, sinh vật, . . . ).

Tính chất chủ yếu nhất là nhiệt đới gió mùa ẩm.

11. Hãy cho biết tên các quốc gia có sông Mê Công  chảy qua. Cửa sông thuộc địa phận nước nào ? Vì sao chế độ nước sông thay đổi theo mùa.

- Sông Mê Công chảy qua các quốc gia: Trung Quốc, Mianma, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam.

- Cửa sông thuộc địa phận Việt Nam.

- Chế độ nước sông thay đổi theo mùa vì: Phần lớn chiều dài của sông chảy trong khu vực nhiệt đới gió mùa , vì chế độ mưa theo mùa, nguồn nước chính cung cấp cho sông là nước mưa.

12. Vùng biển Việt Nam mang tính chất NĐGM, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển.?


Tính chất NĐGM được thể hiện qua khí hậu vùng biển .

-  Thể hiện qua nhiệt độ và chế độ nhiệt


Nhiệt độ trung bình năm của nước biển tầng mặt là trên 230C , sự chênh lệch nhiệt độ của tầng mặt giữa 2 mùa không lớn. Tháng 1 nhiệt độ thấp nhất là 180C, cao nhất là 280C, tháng 7 thấp nhất là 280C, cao nhất  là 300C.

- Thể hiện qua chế độ gió: Trên biển Đông có 2 loại gió mùa. Từ tháng 10 đến tháng 4 gió hướng đông bắc  là chủ yếu. Từ tháng 5 đến tháng 9, gió tây nam là chủ yếu, riêng Vịnh Bắc Bộ chủ yếu là hướng nam.

- Thể hiện  qua dòng biển: Hướng chảy của dòng biển trên biển Đông tương ứng với 2 mùa gió chính. Mùa đông, các dòng biển chảy theo hướng Đông bắc, mùa hè các dòng biển chảy theo hướng Tây nam. Tại Vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan tạo thành vòng tròn nhỏ khép kín.

13. Sự hình thành các bể than cho biết khí hậu và thực vật ở nước ta vào giai đoạn Cổ kiến tạo như thế nào ?

Sự hình thành các bể than cho biết:

-  Khí hậu lúc đó rất nóng ẩm tạo điều kiện cho sự phát triển của rừng.

- Việc hình thành các bể  than chứng tỏ thực vật lúc đó phát triển mạnh và ưu thế là dương xỉ và cây hạt trần.

( Các cuộc vận động tạo núi lớn không những làm lãnh thổ nước ta thay đổi mà còn tạo nên các mỏ khoáng sản lớn .

14. Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì ? Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở những mặt nào ? Nguyên nhân ?

- Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

- Nét độc đáo của khí hậu nước ta: có gió thổi theo mùa, nhiệt độ quanh năm đều cao trên 210C, lượng mưa lớn ( 1500 – 2000 mm/năm) và độ ẩm không khí trên 80% .

Vì vậy khí hậu nước ta không nóng như nhiều nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và châu Phi.

- Nguyên nhân : Do vị trí địa lí của nước ta nằm trong vành đai nhiệt đới của nửa cầu bắc, lại nằm trong khu vực hoạt động của gió mùa và chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.
15. Khí hậu nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp?
- Thuận lợi:


+ Tạo điều kiện cho nước ta phát triển một nền NN nhiệt đới, đa dạng.


+ Tạo điều kiện tiến hành sản xuất NN theo hướng thâm canh, tăng vụ.

- Khó khăn: 


+ Khí hậu lắm thiên tai nên mùa màng bấp bênh.


+ Khí hậu nóng, ẩm, nên dịch bệnh phát triển mạnh.

16. Vì sao nước ta có nhiều sông suối, song phần lớn là nhỏ, ngắn và dốc?


+ Khí hậu nhiệt đới gió mùa với chế độ mưa theo mùa tạo nên nhiều dòng chảy sông, suối.


+ Nước ta có ¾ địa hình là đồi núi, địa hình lại bị chia cắt phức tạp, cùng với hình thể lãnh thổ  kéo dài từ bắc xuống nam, hẹp từ tây sang đông, với hướng nghiêng của địa hình nước ta phổ biến là nghiêng dần về biển, tạo nên các hệ thống sông nhỏ, ngắn và dốc chảy từ trong đất liền đổ ra biển.

17. Hãy nêu những nhân tố tạo nên sự phong phú về thành phần loài của sinh vật nước ta và cho ví dụ?

- Những nhân tố tạo nên sự đa dạng và phong phú về thành phần loài của sinh vật:

+ Vị trí nước ta là cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam á đất liền và Đông Nam á hải đảo, vì vậy nước ta có cả sinh vật trên cạn và dưới nước. Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng gió mùa và các luồng sinh vật tạo nên sự đa dạng và phong phú về sinh vật.

+ Nước ta có KH Nhiệt đới gió mùa ẩm lại có sự phân hoá đa dạng: phân hóa từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, theo độ cao địa hình . .Vì vậy trên phạm vi cả nước có nhiều loài tài nguyên sinh vật cả nguồn gốc xứ nóng và xứ lạnh.

- Ví dụ: Nước ta có 14600 loài thực vật, 11.200 loài động vật. Có rừng nhiệt đới gió mùa, rừng thưa rụng lá, rừng ngập mặn ven biển, rừng ôn đới trên núi cao.

18. Chứng minh rằng tài nguyên thực vật nước ta có giá trị to lớn về:

- Phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống.

- Bảo vệ môi trường sinh thái.

* Tài nguyên thực vật có giá trị to lớn về phát triển KT –XH, nâng cao đời sống:

    Tài nguyên  thực vật cung cấp cho chúng ta nguồn nguyên liệu gỗ, tre , nứa, các loại dược liệu quí hiếm khác . . . 

+ Một số loài cho gỗ bền và đẹp: đinh, lim, sến, gụ . . .

+ Một số loài cho tinh dầu, nhựa, các chất mặn nhuộm . . .

+ Một số cây có giá trị về thực phẩm: nấm hương, mộc nhĩ, dẽ . . .

+ Một số loại có giá trị làm thuốc: tam thất, đỗ trọng, hồi, quế 

+ Một số có giá trị về cây cảnh: vạn tuế, đào, si . . . 

* Tài nguyên  thực vật có giá trị to lớn về bảo vệ môi trường sinh thái:

+ Rừng có ý nghĩa giữ đất, nước và bảo vệ sự phong phú về các loài động, thực vật.

+ Cung cấp  Oxi  cho khí quyển, ngăn bụi, ngăn tiếng ồn . . . 

19. Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào ? Tính chất NĐGM ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất và đời sống ?

- Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung:

+ Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm. 

+ Tính chất ven biển.

+ Tính chất đồi núi.

+ Thiên nhiên phân hóa đa dạng phức tạp.

Trong đó tính chất nhiệt đới gió mùa là tính chất chủ yếu. Các tính chất trên là những điều kiện tự nhiên cơ bản giúp cho nước ta phát triển một nền KT – XH toàn diện và đa dạng.

- Tính chất NĐGM: ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống

+ Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp, cho phép cây trồng phát triển quanh năm, tăng vụ sản xuất trong 1 năm ( từ 2 đến 3 vụ lúa 1 năm )

+ Ảnh hưởng đến 1 số ngành kinh tế  khác như giao thông vận tải, du lịch ... 

+ Chế độ mưa theo mùa đòi hỏi phải bố trí mùa vụ cho hợp lí. Mùa khô nhiều khu vực thiếu nước nghiêm trọng, mùa mưa ngập lụt ở nhiều nơi. Độ ẩm không khí cao dễ gây sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

Câu 20: Em hãy trình bày tính chất NDGMA của khí hậu nước ta?

Trả lời:

Khí hậu Việt Nam là khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.

- Quanh năm nước ta nhận được lượng nhiệt mặt trời lớn. Bình quân 1 m2 lãnh thổ nhận được trên một triệu kilocalo, số giờ nắng đạt từ 1400 – 3000 giờ trong một năm. Nhiệt độ trung bình năm đạt 210C.

- Lượng mưa quanh năm lớn, trung bình 1500 – 2000 mm/năm. Độ ẩm không khí rất cao (trên 80%).

- Một năm có hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió: mùa đông lạnh khô với gió mùa đông bắc, mùa hạ nóng ẩm với gió mùa tây nam.

Câu 21: Em hãy trình bày tính chất đa dạng và thất thường của khí hậu nước ta?

Trả lời:

- Khí hậu nước ta phân hóa mạnh mẽ theo thời gian và không gian, hình thành nên các miền và vùng khí hậu khác nhau:

+ Miền khí hậu phía Bắc: từ Hoành Sơn (vĩ tuyến 180 B) trở ra, có mùa đông lạnh, tương đối ít mưa và nửa cuối mùa đông rất ẩm ướt; mùa hè nóng và mưa nhiều.

+ Miền khí hậu Đông Trường Sơn: gồm lãnh thổ Trung Bộ phía đông dãy Trường Sơn, từ Hoành Sơn đến Mũi Dinh (vĩ tuyến 110B), có mưa lệch hẳn về thu đông.

+ Miền khí hậu phía Nam: bao gồm Nam Bộ và Tây Nguyên, có khí hậu cận Xích đạo, nhiệt độ quanh năm cao, với một mùa mưa và mùa khô tương phản sâu sắc.

Lên cao, khí hậu khác dưới thấp. Ở Sa Pa, Đà Lạt (trên 1500m) có khí hậu mát mẻ quanh năm.

- Khí hậu Việt Nam rất thất thường, biến động mạnh: năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn, năm ít bão, năm bão nhiều . . . 

Câu 22: Em hãy trình bày đặc điểm mùa gió đông bắc của khí hậu nước ta?

Trả lời:

Mùa gió đông bắc (mùa đông) từ tháng 11 đến tháng 4.

- Đặc trưng chủ yếu của mùa này là sự hoạt động mạnh mẽ của gió đông bắc.

- Trong mùa này, ở miền Bắc, do chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc từ cao áp lục địa phương bắc tràn xuống thành từng đợt, mang lại một mùa đông lạnh. Nhiệt độ TB nhiều nơi xuống dưới 150C.

- Trong khi đó, ở TN và Nam Bộ, thời tiết nóng khô, ổn định suốt mùa. Riêng duyên Hải Trung Bộ có mưa rất lớn vào các tháng cuối năm.

Câu23: Trình bày đặc điểm mùa gió tây nam của khí hậu nước ta?

Trả lời:

Mùa gió tây nam (mùa hạ) từ tháng 5 đến tháng 10.

- Đây là mùa thịnh hành của gió tây nam.

- Trong mùa này, nhiệt độ cao đều trong toàn quốc và đạt trên 250C. Lượng mưa lớn, chiếm trên 80% lượng mưa cả năm, riêng duyên hải Trung Bộ ít mưa.

- Thời tiết đặc biệt trong mùa này là gió tây, mưa ngâu và bão ở miền Trung, ở Tây Bắc có gió tây khô nóng.

**********

Địa Lí Dân cư. Kinh tế - xã hội
1. Dân số đông có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế ở nước ta?

- Thuận lợi: Nguồn  lao động lớn, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

- Khó khăn:

+ Tạo sức ép lớn đối với việc phát triển kinh tế xã hội.

+ Nguồn tài nguyên bị cạn kiệt.

+ Môi trường bị ô nhiểm.

+ Chất lượng cuộc sống không được đảm bảo.
2. Tại sao tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm rất cao nhưng lại thiếu lao động có tay nghề ở các khu vực, cơ sở kinh doanh, khu vực dự án công nghệ cao? Hướng giải quyết ?

- Vì: Chất lượng lao động thấp, thiếu lao động có kĩ năng và trình độ đáp ứng yêu cầu của nền công nghiệp, dịch vụ hiện đại.

- Hướng giải quyết:

+ Phân bố lại lao động và dân cư.

+ Đa dạng hóa các hoạt động kinh tế ở nông thôn.

+ Phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở thành thị.

+ Đa dạng hóa các loại hình đào tạo hướng nghiệp dạy nghề.
3. Dân số đông và tăng nhanh đã tác động đến kinh tế, xã hội và môi trường như thế nào?

- Về kinh tế:

+ Gây sức ép về giải quyết việc làm.

+ Tốc độ phát triển kinh tế  chậm.

+ Tiêu dùng và tích lũy thấp
- Về xã hội:

+ Gây sức ép về giáo dục,y tế và chăm sóc sức khỏe.

+ Thu nhập, mức sống thấp.

- Về  tài nguyên, môi trường:

+ Cạn kiệt tài nguyên

+ Ô nhiểm môi trường.

+ Phát triển kinh tế  kém bền vững.
4. Dựa vào bảng số liệu sau:

	Năm
	1921
	1931
	1951
	1960
	1970
	1976
	1979
	1989
	1999
	2003

	Số dân (Triệu người)
	15.5
	17.7
	22.0
	30.1
	39.9
	41.0
	52.4
	64.4
	76.6
	80.9


Giải thích tại sao dân số nước ta từ năm 1921 đến 1976 tăng chậm, còn từ năm 1976 đến 2003 lại tăng nhanh? Từ đó gây ra những hậu quả gì?

- Từ năm 1921 đến năm 1976 do đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, chiến tranh, sự chăm sóc y tế còn nhiều hạn chế nên dân số tăng chậm. Tỉ  suất sinh cao, tỉ suất tử cũng cao nên tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp.

- Từ năm 1976 đến năm 2003 dân số tăng nhanh là do những tiến bộ về chăm sóc y tế, đời sống nhân dân được cải thiện đã làm cho tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử giảm, dẫn tới tỉ lệ tăng tự nhiên cao.

- Dân số tăng nhanh đã gây sức ép với tài nguyên môi trường, chất lượng cuộc sống và giải quyết việc làm.

5. Trình bày đặc điểm phân bố dân cư ở nước ta .

- Nước ta có MĐDS cao ( năm  2005 : 252 người /km2 )

- Phân bố dân cư chênh lệch lớn giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn.

- Dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng, ven biển và các đô thị.

- Miền núi dân cư thưa thớt .

- Phần lớn dân cư sống ở nông thôn ( năm 2005 khoảng 73% dân số )

- Tỉ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp nhưng đang gia tăng khá nhanh.

6. Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong phát triển sản xuất nông nghiệp ở nước ta ?

- Đảm bảo nước tưới trong mùa khô.

- Cải tạo đất, mở rộng diện tích đất canh tác.

- Chống ngập lụt trong mùa mưa bão.

- Tăng vụ, thay đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng.

7. Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm ?

- Chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp.

- Được phát triển dựa trên những thế mạnh về TNTN, nguồn lao động.

- Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và tạo nguồn hàng XK.

8. Hãy kể một số ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay. Sự phát triển các ngành có tác động gì đến nền KT nước ta ?

- Một số ngành công nghiệp trọng điểm hiện nay của nước ta: Khai thác nhiên liệu. Điện. Cơ khí điện tử. Hóa chất, vật liệu xây dựng. Chế biến lương thực, thực phẩm. Dệt, may .

- Sự phát triển của những ngành này có tác dụng thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu KT nước ta.

9. Hãy nêu các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố CN:

- Các nhân tố tự nhiên: Nguồn tài nguyên khoáng sản, thủy năng của sông suối,  nguyên liệu nông, lâm thủy sản

- Các nhân tố kinh tế-xã hội:    Dân cư và lao động, cơ sở vật chất kĩ thuật.. Chính sách phát triển công nghiệp. Thị trường.

10. Sự phát triển và phân bố công nghiệp chế biến thực phẩm có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp như thế nào ?

- Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

- Tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng nông sản.

- Thúc đẩy sự phát triển các vùng chuyên canh.

11. Sự chuyển dịch cơ cấu KT ở nước ta thể hiện ở 3 mặt chủ yếu nào? Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ ở nước ta thể hiện như thế nào?  
- Sự chuyển dịch cơ cấu KT ở nước ta thể hiện ở: Cơ cấu ngành. Cơ cấu lãnh thổ. Cơ cấu thành phần kinh tế.

- Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ ở nước ta thể hiện: 

+ Hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp. 

+ Hình thành các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ . 

+ Tạo ra các vùng kinh tế phát triển năng động. 

12. Ý nghĩa kinh tế của việc trồng cây công nghiệp ở nước ta là gì  ? 

+ Tạo ra các sản phẩm có giá trị xuất khẩu.

+ Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến .

+ Tận dụng nguồn tài nguyên, phá thế độc canh trong nông nghiệp.

13. Những khó khăn, trở ngại đối với sự phát triển ngành thủy sản nước ta hiện nay? 

+  Biển thường có bão và các đợt gió mùa Đông Bắc .

+ Phần lớn ngư dân còn nghèo, thiếu vốn đầu tư .

+ Ở nhiều vùng ven biển, môi trường bị suy thoái, nguồn lợi thủy sản đang  giảm.sút

II. CÁC VÙNG KINH TẾ:

Câu 1: Em hãy trình bày đặc điểm dân cư, xã hội của vùng Đồng bằng sông Hồng?
- Là vùng đông dân nhất nước ta. Mật độ dân số trung bình là 1182 người/km2, gần gấp đôi mật độ dân số trung bình của cả nước.

- So với cả nước, vùng Đồng bằng sông Hồng có tỉ lệ gia tăng dân số nhỏ hơn, nhưng tỉ lệ thất nghiệp ở đô thị cao hơn; tuổi thọ trung bình, tỉ lệ người lớn biết chữ cao hơn, nhưng GDP/người, tỉ lệ dân thành thị thấp hơn.

- Vùng có kết cấu hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất trong cả nước. Hệ thống đê điều dài hơn 3000 km được xây dựng và bảo vệ từ đời này sang đời khác là nét độc đáo của nền văn hóa sông Hồng.

- Đô thị được hình thành từ lâu đời là Thủ đô HN và Tp. Hải Phòng.

- Khó khăn: dân số quá đông, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm.

Câu 2: Hãy trình bày đặc điểm dân cư, xã hội của vùng Bắc Trung Bộ?
Đặc điểm dân cư, xã hội của vùng Bắc Trung Bo:

- Bắc Trung Bộ là đại bàn cư trú của 25 dân tộc.


+ Người Kinh sinh sống chủ yếu ở đồng bằng ven biển. Hoạt động chính là sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp hàng năm, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

+ Các dân tộc ít người (Thái, Mường, Tày, Mông, . . .) cư trú chủ yếu ở vùng miền núi, gò đồi phía tây với các hoạt động kinh tế chủ yếu: nghề rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm, canh tác trên nương rẫy, chăn nuôi trâu, bò đàn . . .

- Tỉ lệ hộ nghèo, tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao hơn mức bình quân của cả nước; mật độ dân số và tuổi thọ thấp hơn; GDP/người và tỉ lệ dân số thành thị chỉ bằng một nửa bình quân của cả nước. Đời sống dân cư, đặc biệt ở vùng cao, biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn.

- Vùng có nhiều di tích lịch sử – văn hóa, trong đó Cố Đô Huế và Nhã Nhạc cung đình triều Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

- Người dân có truyền thống lao động cần cù, dũng cảm, giàu nghị lực trong đấu tranh với thiên tai và chống ngoại xâm.

Câu 3: Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ. Để phát triển bền vững thế mạnh du lịch này của vùng theo em cần phải có những giải pháp gì?
* Nói du lịch là thế mạnh của vùng Bắc Trung Bộ là vì vùng có đầy đủ các loại hình du lịch:

- Du lịch sinh thái: Phong Nha – Kẻ Bàng, . . .

- Du lịch nghỉ dưỡng: nhiều bãi tắm nổi tiếng từ Sầm Sơn đến Lăng Cô.  

- Du lịch văn hóa lịch sử: Làng Sen quê Bác, Cố đô Huế, . . . 

 * Giải pháp để phát triển bền vững:

- Khai thác kết hợp với việc trùng tu, bảo dưỡng.

- Chú ý bảo vệ môi trường.

- Xây dựng nhiều chương trình mới lạ, hấp dẫn khách tham quan du lịch.

- HDH các loại hình dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. . . . 

  Câu 4: Hãy trình bày đặc điểm dân cư – xã hội của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
      Đặc điểm dân cư, xã hội của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ:

- Trong phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác biệt giữa vùng đồi núi phía tây  và vùng đồng bằng ven biển phía đông:

+ Đồng bằng ven biển:

+ Chủ yếu là người Kinh, một bộ phận nhỏ là người Chăm. Mật độ dân số cao, phân bố tập trung ở các thành phố, thị xã.

+ Hoạt động công nghiệp, thương mại, du lịch, khai thác và nuôi trồng thủy sản.

- Vùng đôi núi phía tây:

+ Chủ yếu là các dân tộc: Cơ-tu, Ra-glai, Ba-na, . . . Mật độ dân số thấp. Tỉ lệ hộ nghèo còn khá cao.

+ Chăn nuôi gia súc lớn (bò đàn), nghề rừng, trồng cây công nghiệp.

- Vùng có tỉ lệ gia tăng DS tự nhiên và tỉ lệ hộ nghèo, tỉ lệ người lớn biết chữ, tỉ lệ DS thành thị cao hơn mức bình quân của cả nước. Các chỉ tiêu mật độ dân số, GDP/người, tuổi thọ trung bình thấp hơn cả nước.

- Vùng có nhiều di tích văn hóa – lịch sử. Phố cổ Hội An và di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam) được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

- Người dân có đức tính cần cù lao động, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giàu kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai và khai thác tự nhiên.

Câu 5: Căn cứ bảng số liệu sau: Sản lượng thủy sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2002 (nghìn tấn)
	
	Bắc Trung Bộ
	DH Nam Trung Bộ

	Nuôi trồng
	38,8
	27,6

	Khai thác
	153,7
	493,5


So sánh sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002. Vì sao có sự chênh lệch về sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác giữa hai vùng?

* So sánh:

- Sản lượng nuôi trồng thủy sản của vùng Bắc Trung Bộ lớn hơn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 11,2 nghìn tấn hay 16,8%.

- Sản lượng khai thác thủy sản của vùng Bắc Trung Bộ ít hơn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 339,8 nghìn tấn hay 52,6%.

* Giải thích:
- Chênh lệch về nuôi trồng vì: vùng BTB do gặp nhiều khó khăn trong sx nông nghiệp, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên ở phần phía đông của vùng có đường bờ biển dài, nông, có nhiều vũng, đầm, phá, có nhiều bãi tôm cá tự nhiên và đặc biệt là do trình độ và truyền thống nuôi trồng thủy sản nên vùng đẩy mạnh việc nuôi trồng thủy sản để cải thiện đời sống của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kt và giải quyết vấn đề lao động của vùng. Do đó sản lượng nuôi trồng thủy sản của vùng BTB nhiều hơn vùng DHNTB.

          - Chênh lệch về khai thác vì: vùng DHNTB có nhiều bãi tôm, bãi cá tự nhiên hơn vùng BTB, diện tích mặt nước biển nhiều hơn vùng BTB. Đặc biệt trong vùng còn có hai ngư trường trọng điểm của cả nước, có nhiều cảng biển, có truyền thống, kinh nghiệm trong việc khai thác thủy sản. Nghề nuôi trồng, khai thác thủy sản mang lại hiệu quả kt cao góp phần cải thiện đới sống nhân dân, giải quyết vấn đề lao động của vùng. Tuy nhiên vùng cũng còn gặp một số khó khăn do: thiên tai, trình độ khai thác thấp, thiếu vốn . . . Nhưng khai thác của vùng DHNTB vẫn cao hơn vùng BTB.

Câu 6 : Em hãy trình bày các tiềm năng tự nhiên lớn của Tây Nguyên để phát triển kinh tế.
TN có những tiềm năng lớn về tự nhiên để phát triển kinh tế:

- Tài nguyên đất badan màu mỡ, rộng lớn. Thích hợp để trồng cây công nghiệp, đặc biệt là cây cà phê.

- Tài nguyên rừng: có diện tích và trữ lượng lớn nhất cả nước.

- Tiềm năng thủy điện dồi dào, chiếm 21% trữ năng thủy điện của cả nước và chỉ đứng sau tiểu vùng Tây Bắc.

- Tài nguyên du lịch hấp dẫn. Đặc biệt là du lịch sinh thái.

- Sự đa dạng sinh học: có nhiều loài thú quý, nhiều lâm sản đặc hữu.

- Khoáng sản: bô xít trữ lượng lớn hơn 3 tỷ tấn

Câu 7: Hãy trình bày đặc điểm dân cư, xã hội của vùng Đông Nam Bộ?
Đặc điểm dân cư của vùng Đông Nam Bộ:

- Dân cư khá đông 10,9 triệu người (2002), nguồn lao động dồi dào, lành nghề và năng động trong nền kinh tế thị trường.

- Mật độ dân số gần gấp đôi mật độ dân số trung bình của cả nước, GDP/người và tỉ lệ dân số thành thị đều cao hơn hai lần chỉ tiêu trung bình của cả nước. So với cả nước, các chỉ tiêu tỉ lệ thất nghiệp ở đô thị, tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn đều thấp hơn; tỉ lệ người lớn biết chữ, tưởi thọ trung bình cao hơn.

- Có nhiều di tích lịch sử – văn hóa (Bến Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Nhà tù Côn Đảo, . . .) có ý nghĩa lớn để phát triển du lịch.

*****************

Kiến thức Địa Lí 6

Câu 1: Hãy cho biết những năm nào sau đây là những năm nhuận:

   596  1678  1184  1600  1800  1842  1898

  1993  1995  1999  2002  2004  2008
2009

Đáp án:

Những năm sau đây là năm nhuận:

596

1184

1600

1800

2004

2008

Câu 2: Một trận bóng đá ở nước Anh được tổ chức vào hồi 16 giờ ngày 15 tháng 02 năm 2009 được đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp. Em hãy tính giờ, ngày tháng được truyền hình trực tiếp tại các kinh độ ở các quốc gia trong bảng sau:

	Vị trí
	Anh
	Việt Nam
	Nga
	Ôxtrâylia
	Hoa Kì

	Kinh độ
	00
	1050Đ
	450Đ
	1500Đ
	1200T

	Giờ
	16 giờ
	?
	?
	?
	?

	Ngày tháng
	15/02/2009
	?
	?
	?
	?


Đáp án:

	Vị trí
	Anh
	Việt Nam
	Nga
	Ôxtrâylia
	Hoa Kì

	Kinh độ
	00
	1050Đ
	450Đ
	1500Đ
	1200T

	Giờ
	16 giờ
	23 giờ
	19 giờ
	02 giờ 
	08 giờ

	Ngày tháng
	15/02/2009
	15/02/2009
	15/02/2009
	16/02/2009
	15/02/2009


Câu 3: Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai thời kì nóng và lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm? Từ đó sinh ra hiện tượng gì trên bề mặt Trái Đất?

Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng trong khi chuyển động trên quỹ đạo nên hai nửa cầu Bắc và Nam luân phiên nhau ngả về phía Mặt Trời, nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời, thì có góc chiếu lớn, nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt lúc ấy là mùa nóng của nửa cầu đó. Nửa cầu nào không ngả về phía Mặt Trời thì có góc chiếu nhỏ, nhận được ít ánh sáng và nhiệt, lúc ấy là mùa lạnh của nửa cầu đó. Từ đó đã sinh ra hiện tượng các mùa trên bề mặt Trái Đất.

Câu 4: Em hãy giải thích hiện tượng ngày, đêm dài, ngắn theo vĩ độ trên Trái Đất?

- Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng nên Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời và mặt phẳng của đường phân chia sáng tối không đi qua trục Trái Đất, nên các địa điểm ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam có hiện tượng ngày, đên dài, ngắn khác nhau theo vĩ độ.

- Các địa điểm nằm trên đường xích đạo, quanh năm có thời gian ngày và đêm bằng nhau. Càng xa xích đạo về phía hai cực, thời gian ngày, đêm chênh lệch càng biểu hiện rõ.

- Vào các ngày 22-6 và 22-12, các địa điểm ở vĩ tuyến 66033’ Bắc và Nam (vòng cực Bắc và vòng cực Nam) có một ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ.

- Các địa điểm nằm từ vòng cực Bắc và vòng cực Nam đến hai cực có ngày, đêm dài 24 giờ dao động theo mùa từ 1 ngày đến 6 tháng.

- Các địa điểm nằm ở cực Bắc và cực Nam có ngày, đêm dài suốt 6 tháng.

Câu 5: Một điện tính đánh từ Huế ( VN – múi giờ số 7) lúc 7g ngày 20/4/2006 , 1 giờ sau trao cho người nhận tại Oasinhtơn (Hoa Kì – múi giờ số 19). Hỏi người nhận được vào thời gian nào?
- Oasinhtơn và Huế chênh lệch nhau: 19-7 = 12 (múi giờ)

-  Khi Huế là 7 giờ ngày 20/4/2006 thì Oasinhtơn sẽ là 19 giờ ngày 19/4/2006 .

- Một giờ sau trao cho người nhận, lúc đó là: 19 + 1 = 20 giờ ngày 19/4/2006 .

KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT:

1.Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí ntn?

Nhiệt độ có ảnh hưởng rỏ rệt đến khả năng chứa hơi nước của không khí. NĐ càng cao thì không khí càng chứa được nhiều hơi nước. Khi không khí ở nhiệt độ nhất định đã chứa được lượng hơi nước tối đa thì nó đạt đến mức độ bão hòa.
2.Tại sao có sự khác nhau giữa khí hậu Đại dương và khí hậu Lục địa?


KH đại dương khác khí hậu lục địa vì: nước biển có tác dụng điều hòa nhiệt độ. Nước biển chậm nóng nhưng cũng lâu nguội, mặt đất mau nóng nhưng cũng mau nguội. Vì vậy KH đại dương có mùa hạ mát mẻ và mùa đông ấm áp.

3.Tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12h trưa (Lúc bức xạ mặt trời mạnh nhất) mà lại nóng nhất vào lúc 13h?


Vì khi bức xạ mặt trời đi qua lớp không khí, không khí không trực tiếp hấp thu các sóng của tia ánh sáng mặt trời, ánh sáng bức xạ mặt trời là sóng ngắn trong không khí chỉ có các hạt bụi, hơi nước mới hấp thu trực tiếp các tia ánh sáng Mặt Trời. Vì lẽ đó nên bức xạ mặt trời khi đi qua khí quyển chỉ giảm một phần nhỏ năng lượng nhiệt. Bức xạ của Mặt Trời chủ yếu được mặt đất hấp thu, mặt đất sau khi nóng lên mới bức xạ lại vào không khí. Bức xạ mặt đất là bức xạ sóng dài lúc đó không khí hấp thu và nóng lên. Chính vì thế nên không khí bao giờ cũng nóng nhất vào lúc 13h.

4.Giải thích tại sao càng lên cao nhiệt độ không khí lại càng giảm?

Vì tầng không khí ở gần mặt đất dày đặc, đồng thời lại có chứa nhiều bụi và hơi nước nên hấp thụ nhiều nhiệt, trái lại tầng không khí ở trên cao vừa loãng vừa chứa ít bụi và hơi nước nên hấp thụ ít nhiệt. Chính vì thế, càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm.

5.Bầu khí quyển của chúng ta hiện nay như thế nào? Các nước trên thế giới làm gì để bảo vệ bầu khí quyển?

Hiện trạng: Bầu khí quyển của Trái Đất đang bị ô nhiễm, lượng khí CO2 đang tăng lên cùng với các chất khí độc hại của công nghiệp và trong sinh hoạt của con người nên sinh ra mối lo ngại là sự nóng lên của khí hậu và làm thủng lớp Ôzôn ở tầng bình lưu, khi đó sẽ làm tăng lượng tia cực tím xuống mặt đất gây ra các bệnh như: ung thư da, bệnh hỏng mắt do đục thủy tinh thể. . . 

         Biện pháp: Các quốc gia trên thế giới đang tích cực tìm mọi cách để bảo vệ bầu khí quyển như: Các hội nghị về cắt giảm khí thải ( Ki-ô-tô, La-hay,  hội nghị Cô-pen-ha-ghen  2009…), nhằm kiểm soát hiệu ứng nhà kính và chấm dứt chất thải gây phá hủy tầng Ôzôn.









































































































































































































Trang 10

